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Tóm tắt 
Nghiên cứu tiến cứu trên 19 bệnh nhân (BN) thoát vị đĩa đệm cổ (TVĐĐ) đánh giá kết quả sớm 

sau phẫu thuật lấy đĩa đệm, đặt dụng cụ CeSpace vào khoang gian đốt sống cổ. Kết quả: 17 BN 
(89,5%) có kết quả rất tốt và tốt, 2 trường hợp (10,5%) có kết quả khá. Biến chứng gặp: tổn thương 
thần kinh có hồi phục (1 BN) và trật CeSpace và lỏng nẹp vít Caspar (1 BN).  

* Từ khóa: Thoát vị đĩa đệm; Dụng cụ CeSpace. 

 
Initial results of cervical disc herniatectomy 

with CeSpace insertion at 103 hospital 
 

Summary 
his prospective study is designed to evaluate the efficacy of using CeSpace device for fusion in 

cervical spine. 19 patients with the diagnosis of cervical disc herniation had anterior discectomy and 
fusion with CeSpace insertion in the intervertebral space, accompanied by fixation with titanium 
Caspar plate and screws. 17 (89.5%) of 19 patients experienced good to excellent functional 
recovery, 2 (10.5%) patients has fair recovery. Complications involved with the procedure including 
one patient had a recoverable neurologic deficit and one had Cespace subsidence and Caspar plate 
& screws loosening.  

* Key word: Disc herniation; CeSpace divice. 

  
đặt vấn đề 

Phẫu thuật lấy đĩa đệm cổ có hàn xương ngày càng được áp dụng rộng rãi trong điều trị 
thoái hóa cột sống cổ nãi chung và TVĐĐ cổ nói riêng. Việc hàn xương đảm bảo cho cột 
sống vững chắc, duy trì được chiều cao 
gian đốt sống, độ rộng của lỗ ghép, tránh di lệch thứ phát cũng như việc phải đeo dụng cụ 
chỉnh hình sau mổ trong thời gian dài. 

Để tránh việc hàn xương tự thân, ngày nay có rất nhiều thiết bị nhân tạo phục vụ cho 
hàn xương như các loại lồng bằng 
 
 

* Bệnh viện 103 
Phản biện khoa học: GS. TS. Vũ Hùng Liên 
vật liệu titanium hoặc sợi carbon như lồng CeSpace, lồng PEEK, lồng  BAK. Tại Khoa Phẫu 
thuật Thần kinh, Bệnh viện 103, từ tháng 12 - 2008 đ· tiến hành thay thế đĩa đệm cổ bằng 
dụng cụ CeSpace trong mổ các bệnh lý đĩa đệm cổ. Mục tiêu của nghiên cứu là bước đầu 
đ¸nh giá hiệu quả của phẫu thuật đĩa đệm cột cổ lối trước có đặt dụng cô CeSpace tại 
Bệnh viện 103. 



 
Đèi tượng và phương pháp   nghiên cứu 

1. Đối tượng nghiên cứu.  
19 BN được mổ lấy đĩa đệm cổ và đặt CeSpace từ 12 - 2008 đến 06 - 2009. 

2. Phương pháp nghiên cứu. 
Nghiên cứu tiến cứu thống kê, phân tích các số liệu. 
BN đều được chụp phim X quang, cộng hưởng từ và chẩn đo¸n là TVĐĐ cổ, nguyên 

nhân do thoái hóa hoặc chấn thương. 17 BN TVĐĐ cổ do thoái hóa, 2 trường hợp TVĐĐ cổ 
do chấn thương. 

Chỉ định mổ: TVĐĐ cấp tính do chấn thương, TVĐĐ có đÌ ép thần kinh gây liệt, teo cơ, 
rối loạn cảm giác hoặc gây đau ở phân vùng cảm giác của rễ thần kinh phù hợp với mức 
TVĐĐ trên phim cộng hưởng từ mà điều trị nội khoa quá 3 tháng không có kết quả. 

Kỹ thuật mổ: sau khi gây mê nội khí quản, rạch da ngang nếp cổ hoặc dọc bờ trước cơ 
ức đòn chòm, tách cân cơ dọc theo bờ trước cơ ức đòn chòm, bộc lộ khe đĩa đệm và các 
thân đốt sống tương ứng. Chụp C-arm kiểm tra, lấy đĩa đệm dưới kính vi phẫu, cắt dây 
chằng dọc sau và các mỏ xương thoái hóa. Kiểm tra và đặt CeSpace, cố định các đốt sống 
cổ phía trên và dưới bằng nẹp Caspar, cầm máu, đặt dẫn lưu, khâu phục hồi vết mổ. 

Sau mổ cho BN đeo nẹp cổ mềm tăng cường 2 tháng, sau đó bỏ nẹp cổ và tập vận 
động cổ nhẹ nhàng. 

Theo dõi sau mổ: khả năng phục hồi vận động, cảm giác, chụp phim sau mổ đ¸nh giá vị 
trí của dụng cụ, chiều cao khoang gian đốt cũng như mức độ đÌ ép thần kinh. Đánh giá kết 
quả sớm sau mổ bao gồm 4 mức độ: kết quả rất tốt: BN hết đau, phục hồi tốt vận động như 
bình thường, kết quả tốt: BN hết đau, phục hồi vận động một phần; kết quả khá: cải thiện 
một phần vận động và cảm giác và kết quả kém: không có cải thiện các triệu chứng lâm 
sàng. 

 
Kết quả nghiên cứu 

Chúng tôi đã mổ cho 19 trường hợp TVĐĐ cổ, với 13 BN nam, tuổi trung bình 60,3 (dao 
động  48 - 74 tuổi). 6 nữ, tuổi trung bình 45,8 (40 - 53 tuổi). Số tầng thoát vị 32, trong đó tất 
cả các tầng thoát vị đều được đặt CeSpace và nẹp vít Caspar. Số tầng thoát vị được mổ là 
C3C4 (8 BBN = 25%), C4C5 (12 BN = 37,5%), C5C6 (10 BN = 31,2%) và C6C7 (2 BN = 
6,3%). Có 9 trường hợp (47,4%) thoát vị đĩa đệm 1 mức, 7 trường hợp thoát vị 2 mức 
(36,8%) và 3 trường hợp thoát vị 3 mức (15,8%). chèn ép rễ: 16 BN; chèn ép tủy: 2 BN; đau 
cảm: 19 BN; đau đầu: 2 BN; đau ngực trái: 1 BN. 2 trường hợp TVĐĐ cổ bại yếu tứ chi do 
và dị chấn thương cột sống cổ, kèm theo dập tủy, sau mổ thấy có hồi phục cảm giác nông 
và sâu, song vận động tứ chi cải thiện chậm. 

Sau mổ tất cả số BN đều có cải thiện về lâm sàng, đỡ đau, bớt dị cảm ở tay và liền vết 
mổ tốt. Chụp phim X quang cột sống cổ sau mổ thấy duy trì được độ cao gian đốt, đảm bảo 
tốt độ ưỡn cột sống cổ. 2 BN có biến chứng sớm, trong đó 1 BN trước mổ có đau kiểu rễ 
bên tay trái, sau mổ đỡ đau tay và cải thiện vận động tay trái nhưng xuất hiện sớm đau kiểu 
giao cảm bên bàn tay phải, đau nhức buốt bàn tay, triệu chứng đỡ dần sau vài ngày và hết 
khi ra viện. 1 BN được mổ TVĐĐ C3C4 và C4C5, đặt 2 CeSpace, nẹp vít Caspar, sau 4 ngày 
đầu các triệu chứng thần kinh được cải thiện, ngày thứ 5 xuất hiện đau kiểu rễ, chụp phim X 
quang kiểm tra thấy trật nẹp vít và trật CeSpace, BN mổ lần hai đặt lại CeSpace và nẹp vít, sau 
mổ lần hai đạt kết quả  tốt (ảnh 1).  



* Biến chứng: đau rễ thần kinh đối bên: 1 BN (5,3%); trật dụng cô: 1 BN (5,3%). 
* Kết quả sớm sau mổ: tốt và rất tốt: 89,5%; khá 10,5%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

          A          B       C 
ảnh 1: ảnh phim của BN nam 74 tuổi, TVĐĐ C3C4, C4C5. A: ảnh T1 cộng 
hưởng từ trước mổ cho thấy TVĐĐ C3C4 và C4C5; B: Phim X quang sau mổ 
thấy trật CeSpace và nẹp vít Caspar; C: Phim X quang chụp sau mổ lần hai 
thấy độ cao gian đốt C3C4, C4C5 và độ ưỡn cột sống cổ được bảo tồn tốt. 

 



Bàn luận 

1. Mổ lấy đĩa đệm có hàn xương và không hàn xương. 
Phẫu thuật lấy đĩa đệm cột sống cổ lối trước được thực hiện trong rất nhiều các bệnh lý 

cột sống cổ. Sau mổ TVĐĐ cổ có hàn xương hay không hàn xương vẫn còn nhiều quan 
điểm khác nhau. Smith GW và Robinson RA là hai người đầu tiên đề xuất và thực hiện cắt 
bỏ đĩa đệm và hàn xương lối trước vào năm 1955. Sau đã là các tác giả Cloward, Beiley và 
Badgley [1]. Cho tới nay đa số các phẫu thuật viên cũng đ· thực hiện kỹ thuật này. Việc 
ghép xương gióp bất động tốt đoạn vận động cột sống, có tác dụng làm giảm đau sau mổ. 
Điều quan trọng nữa là nã bảo tồn được chiều cao gian đốt và độ rộng của lỗ ghép, hạn chế 
độ gập của dây chằng dọc sau và dây chằng vàng, ngăn cản quá trình hình thành gai xương, 
giảm đau kiểu rễ thần kinh, giảm biến dạng gï sau mổ. Xương ghép được lấy từ xương tự 
thân của BN, mảnh ghép lý tưởng nhất là mảnh xương chậu có 3 mặt vỏ xương, đảm bảo 
đủ độ cứng. Tuy nhiên, việc ghép xương tự thân cũng có thể có nhiều biến chứng, như đau 
tại vùng lấy xương ghép, ảnh hưởng tới thẩm mỹ.., trong đó đau tại vùng lấy xương ghép 
hay gặp nhất, tỷ lệ tùy tác giả có thể từ 15 - 20% [6, 7]. 

Đầu những năm 1960, Hirsch là người đầu tiên báo cáo kết quả lấy đĩa đệm cổ lối trước 
không có hàn xương. Từ đó có nhiều tác giả ủng hộ kỹ thuật này. Những người ủng hộ cho 
rằng kỹ thuật này cho kết quả tương tự nhưng tránh được cuộc mổ ghép xương kéo dài, mất 
máu nhiều và các biến chứng nhiễm khuẩn, trật mảnh ghép sau mổ, đau vùng lấy xương 
ghép. 

Tuy nhiên McCulloch có ý kiến cho rằng ở nhóm lấy đĩa đệm không ghép xương, tỷ lệ BN 
đau cổ dai dẳng sau mổ, góc gù cột sống tăng từ 5 - 150  rất cao. Mặc dù trong số BN không 
được ghép xương có tỷ lệ hàn xương tự nhiên là 50% và có đến 30% BN ghép xương bị khớp 
giả nhưng vẫn có cải thiện rất tốt về lâm sàng, vì thế tác giả cho rằng mổ đĩa đệm lối trước có 
ghép xương vẫn tốt hơn không ghép xương. Tác giả  đã mổ 600 trường hợp TVĐĐ cổ (1984 - 
1995) với tỷ lệ ghép xương là 98% (3% ghép xương mào chậu và 95% ghép xương dị loại) và 
chỉ có 2% không ghép xương [2]. 

Theo Greenberg M.S, nhiều nhà ngoại khoa ủng hộ việc hàn xương, ông khuyên rằng với 
những trường hợp hẹp ống sống, thoái hóa cột sống nặng việc hàn xương sẽ giúp cột sống 
khỏe hơn, còn đối với những TVĐĐ mềm, một tầng, ở người còn tương đối trẻ việc hàn xương 
tùy ý [3].  

2. Các thiết bị hàn xương nhân tạo vùng cổ trước. 
Nhà thú y Bagby G.W đã điều trị cho ngựa có hội chứng đi lảo đảo bằng cách đặt một 

lồng bằng thép không gỉ vào khoang gian đốt sống cổ, khoảng trống ở trong lồng đã cho 
phép xương phát triển và hai đốt sống liền với nhau, kết quả ngựa chạy tốt, dụng cụ được 
mang tên “giỏ Bagby”. Từ đó các loại lồng ghép xương đã ra đời và tiếp tục phát triển [1]. 
Bagby hợp tác với Kuselich để chế tạo ra lồng BAK (viết tắt của Bagby and Kuselich) điều trị 
trên người. 

Tới nay người ta đã chế tạo rất nhiều loại lồng khác nhau làm titanium hoặc carbon… Mục 
đích của các loại lồng này là: làm vật liệu hỗ trợ về mặt cấu trúc, đảm bảo tỳ nén và độ cao 
gian đốt, thay thế cho hàn xương bằng xương tự thân hoặc xương đồng loại. Về cơ bản có 2 
loại lồng: lồng đứng và lồng ngang. Loại lồng đứng có mắt lưới thường dùng trong khuyết 
hổng xương lớn như sau phẫu thuật cắt thân đốt. Loại lồng ngang có thể có nhiều dạng như 
loại hình trụ (lồng CeSpace), hình hộp hoặc dạng lưới. 

Lồng CeSpace của hãng B/Braun là loại lồng hình trụ bằng titanium, có các cỡ chiều cao là 
4, 5, 6 hoặc 7 mm, chiều bên-bên 14 - 16 mm và chiều trước sau 11, 5 - 13,5 mm, bề mặt lồng 
được phủ bởi lớp plasmapore, có độ ráp, có tác dụng đảm bảo cho việc dính chắc với mặt 
xương xốp dưới sụn và tăng cường cốt hóa vào bề mặt này. Trung tâm của CeSpace là 



khoang rỗng cho phép nhét xương vụn hoặc các vật liệu thay thế xương để tăng cường cho 
hàn xương.  

Nhược điểm của các loại lồng này là khó đánh giá được tình trạng liền xương trên phim X 
quang thường. Lồng với chất liệu mới như carbon, polyetheretherketone… có thể hạn chế 
được các nhược điểm này. Điểm nữa là các loại lồng hình trụ rất dễ trật so với miếng ghép 
xương hoặc lồng hình chữ nhật khác [4].  

Việc sử dụng các thiết bị này cho kết quả hàn xương tốt, ít nhất là tương đương với phẫu 
thuật lấy đĩa đệm cổ và hàn xương lối trước không sử dụng nẹp vít [4]. Christodoulou A phẫu 
thuật TVĐĐ cổ lối trước có hàn xương bằng lồng titanium và cố định nẹp vít cho 15 BN, sau 
mổ không cần đeo nẹp, theo dõi sau 6 tháng đều thấy liền xương, các triệu chứng lâm sàng 
được cải thiện và sau 7 năm không thấy có trường hợp nào bị trật lồng ghép [5]. Boviatsis E.J 
mổ lấy đĩa đệm cổ có hàn xương bằng lồng titanium và nẹp vít cho 28 BN, kết quả tốt 78% 
sau mổ 1 tuần và 90% sau 6 tháng, thời gian nằm viện trung bình 3 ngày sau mổ. Đa số các 
phẫu thuật viên đều cho rằng sau khi hàn xương với lồng titanium, nên kết xương nẹp vít để 
bảo đảm cho lồng không bị trật. Một nghiên cứu hồi cứu ở 8 BN đặt lồng ghép đơn thuần 
thấy: 5 trường hợp có dấu hiệu trật lồng ghép (4 trường hợp không có triệu chứng, 1 trường hợp 
có chèn ép rễ). Vì thế các tác giả khuyên không nên đặt lồng ghép đơn thuần [4]. 

3. Biến chứng sớm và kết quả phẫu thuật. 
Phẫu thuật lấy đĩa đệm lối trước và hàn xương có thể nói là sự lựa chọn tối ưu cho bệnh lý 

rễ thần kinh cổ với kết quả tốt và rất tốt 70 - 90%. Tuổi BN, thời gian bị bệnh, dạng TVĐĐ 
mềm hay cứng không ảnh hưởng tới kết quả lâm sàng [8].  

Với BN có TVĐĐ ở nhiều mức thì kết quả kém hơn. Một số tác giả lấy đĩa đệm lối trước cả 
3 tầng và hàn xương tự thân có và không có nẹp vít Caspar tăng cường thấy tỷ lệ liền xương 
lần lượt là 47% và 56%. Tỷ lệ khớp giả rất cao, đồng thời tỷ lệ đau lại ở số BN có khớp giả 
cũng cao ở mức khó chấp nhận được. Điều này có thể do ở BN TVĐĐ đa tầng có nhiều quá 
trình bệnh lý diễn biến phức tạp hơn BN TVĐĐ một tầng, cần cân nhắc kỹ khi đưa ra chỉ định 
mổ ở những BN này [9].   

Biến chứng trật lồng ghép gặp khoảng 2%, trật ra sau có thể gây đè ép tủy, rễ thần kinh, 
trật trước có thể đè ép thực quản, khí quản gây khó nói, khó nuốt. Loại lồng hình trụ rất dễ 
trật hơn so với các loại lồng hình chữ nhật. Biến chứng lỏng và tuột nẹp vít có thông báo với 
tỷ lệ tới 35% trong mổ TVĐĐ cổ lối trước [8]. Trường hợp có biến chứng trật lồng ghép và tuột 
nẹp vít của nghiên cứu này là do lỗi kỹ thuật không rút gối kê dưới vai BN trước khi đặt nẹp 
và bắt vít, trong khi lại mổ TVĐĐ cổ 2 tầng, điểm bám của vít trong thân xương bị ngắn, khi 
BN vận động cổ làm cho CeSpace và nẹp vít dễ trật ra. Vì thế, khi mổ cần lưu ý tới động tác 
rút gối kê vai để cột sống cổ trở lại tư thế bình thường trước khi đặt nẹp vít cố định vào thân 
đốt sống. 

Trong nghiên cứu này, 1 trường hợp có biến chứng đau kiểu giao cảm bàn tay bên đối 
diện, có lẽ do trong quá trình lấy đĩa đệm làm tổn thương tới rễ thần kinh, nếu đưa dụng cụ 
lấy ra xa về phía bờ ngoài đĩa đệm. Tuy nhiên, BN này hồi phục tốt sau 2 tuần điều trị.  

 

Kết luận 

Dựa vào nghiên cứu này cho thấy kết quả sớm sau mổ TVĐĐ cổ lối trước có hàn xương 
bằng dụng cụ CeSpace cho kết quả khả quan. Tuy nhiên, nghiên cứu chưa đánh giá được 
kết quả xa. Vì thế cần phải có thời gian thu thập thêm số liệu đủ lớn để theo dõi, đánh giá 
tiếp hiệu quả của phẫu thuật này. 
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